CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA


DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CẢI TẠO NÂNG CẤP TUYẾN VẬN TẢI THUỶ NINH BÌNH - THANH HOÁ THEO HÌNH THỨC BOT
1. 
Thông tin chung dự án
1.1 
Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp tuyến vận tải thuỷ Ninh Bình - Thanh Hoá
1.2 
Địa điểm đầu tư: Tỉnh Ninh Bình – Thanh Hóa
1.3 
Hình thức đầu tư (dự kiến): đầu tư cải tạo, nâng cấp theo hình thức BOT

1.4 
Sự cần thiết đầu tư 
Khu vực Ninh Bình - Thanh Hoá có mạng lưới sông kênh thuận lợi để phát triển GTVT thuỷ. Tỉnh Ninh Bình có nhiều sông thuộc trung ương quản lý như sông Đáy, sông Vạc, sông Yên Mô, sông Đào Nam Định,  đang được khai thác vận tải với mật độ lớn. Tỉnh Thanh Hoá có trên 30 sông, kênh lớn nhỏ với tổng chiều dài 1.889 km, gồm các hệ thống sông chính là hệ thống sông Mã và hệ thống sông Yên. Ngoài ra còn có hệ thống sông Hoạt (sông Tống, sông Càn), hệ thống sông Bạng (Khe Dưa). Nối liền các hệ thống sông này là hệ thống kênh đào Nhà Lê chạy dọc theo vùng đồng bằng ven biển thông suốt từ Bắc đến Nam tỉnh.

Hiện tại đã đưa vào quản lý, khai thác vận tải thuỷ 487 km/1889 km sông kênh. Trong đó có 153,5 km sông kênh trung ương và 333 km sông kênh địa phương quản lý. Trên mạng lưới sông kênh tỉnh Thanh Hoá đã có hệ thống các cảng bến đang khai thác với mật độ lớn:

+ Cảng Lệ Môn công suất thiết kế 300.000 tấn/năm có khả năng tiếp nhận tầu sông biển 1000 DWT.

+ Cảng Quảng Tiến: cảng chuyên dùng thuỷ sản

+ Bến cảng Hàm Rồng có khả năng tiếp nhận tầu trọng tải 400 DWT.

+ Có trên 100 bến thuỷ nội địa, bốc xếp, trung chuyển hàng hoá nội tỉnh.

Đặc biệt có cụm cảng sông Lèn tại thị trấn Hà Trung - hạ lưu cầu Lèn (quốc lộ 1A) đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết gồm hai khu cảng có chức năng là khu cảng chuyên dụng xi măng và khu cảng tổng hợp với lượng hàng thông qua cụm cảng là 1.616.019 tấn, có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải 1000 DWT.

Hệ thống cảng bến thuỷ của tỉnh Thanh Hoá được kết nối với hệ thống cảng khu vực phía Bắc, đặc biệt là với tỉnh Ninh Bình thông qua các tuyến đường thuỷ khá thuận lợi và hệ thống cảng dọc sông Đáy có khả năng đáp ứng cho tàu sông biển 3000 tấn đã được khai thác từ nhiều năm nay. Trong đó có tuyến kênh đào Nhà Lê, còn gọi là “tuyến A” trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Tuyến vận tải thủy Ninh Bình – Thanh Hóa đi từ Ninh Bình đi theo sông Đáy đến ngã ba Kim Đài (sông Vạc - sông Đáy) về Thanh Hoá (tính đến Cảng Lệ Môn) và ngược lại đi theo Kênh Yên Mô - Kênh Nga Sơn,  sông Lèn - Sông Mã) có chiều dài 148,5 km.
Do các tuyến đường thuỷ này kết nối được với hệ thống sông kênh khu vực phía Bắc, đặc biệt là khu vực Ninh Bình với trung tâm tỉnh Thanh Hoá, đi qua các khu sản xuất, tiêu thụ các loại hàng vật liệu xây dựng lớn nên có lưu lượng vận tải lớn và có tốc độ tăng trưởng cao. Trên các sông kênh này ngày cao điểm có từ 200 - 300 lượt tàu thuyền vận tải các loại hàng hoá qua lại với trọng tải tàu từ 30 - 100 tấn, khối lượng vận chuyển hàng hoá trên kênh Nga lên đến 1.100.000 tấn/năm, trên sông Lèn đến 850.000 tấn/năm. 

Những năm gần đây, nhu cầu vận tải các loại hàng rời như than, cát đá, sỏi, vật liệu xây dựng ...tăng nhanh. Các mặt hàng này được chuyên chở từ nơi khai thác đến các bến trung chuyển hoặc các công trình xây dựng hai bên sông chủ yếu bằng đường thuỷ. Hướng tuyến vận tải thuỷ là thuận lợi, song do lâu nay chưa được đầu tư cải tạo, nâng cấp nên luồng hẹp, nhiều đoạn cạn, đoạn cong bán kính cong nhỏ. Vì vậy phương tiện vận tải đi lại khó khăn, thiếu an toàn. Hệ thống báo hiệu, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tác nghiệp quản lý đường thuỷ đã được triển khai song còn thiếu và chưa đảm bảo được yêu cầu.

Do vậy, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp thành tuyến trọng điểm đáp ứng những yêu cầu vận tải thuỷ trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng nhanh và làm cơ sở để thúc đẩy các tuyến khác phát triển là hết sức cần thiết. Dự án được đầu tư sẽ góp phần to lớn trong sự phát triển nền kinh tế xã hội khu vực nói chung, của tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá nói riêng. (Dự án đã được Bộ GTVT đã được phê duyệt theo quyết định số 3151/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2009, nằm trong danh mục các dự án dự kiến thực hiện xã hội hóa đầu tư kèm theo quyết định số 4835/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2014 của Bộ GTVT)
1.5 
Mục tiêu dự án

- Cải tạo, nâng cấp luồng tàu nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải thuỷ trên tuyến ngày càng tăng, nâng cao chất lượng, hiệu quả cạnh tranh của vận tải thủy.

- Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật quản lý, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

- Góp phần giảm tải cho đường bộ, đường sắt khu vực dự án

1.6 
Đánh giá sơ bộ hiện trạng dự án

- Tuyến vận tải thuỷ Ninh Bình - Thanh Hoá gồm nhiều sông kênh, đi qua nhiều vùng địa hình, điều kiện thuỷ văn khác nhau. Ngoài sông Đáy và sông Vạc (thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình), sông Mã (từ ngã ba sông Chu đến cảng Lễ Môn) là các sông có điều kiện luồng tương đối rộng, sâu, và ổn định, các sông kênh còn lại hầu hết là sông nhỏ, nhiều đoạn cạn, luồng hẹp, nhiều công trình qua sông có khẩu độ thông thuyền nhỏ, tĩnh không thấp, còn nhiều chướng ngại vật. Mặc dù điều kiện sông kênh còn hạn chế, song mật độ vận tải vận tải trên tuyến vẫn liên tục tăng mỗi năm từ (10 - 15) % về tấn trọng tải. Về trọng tải tầu vận tải cũng được tăng lên nhanh, từ tàu vỏ gỗ, xi măng lưới thép (30 - 50) tấn những năm 1995 - 2000 hiện đã chuyển sang hầu hết là những tầu vỏ thép trọng tải (100 - 180) tấn.
- Các âu tầu đã và đang chuẩn bị xây dựng chủ yếu là âu điều tiết lũ, ngăn mặn, lấy phù sa. Về khẩu độ, tĩnh không thông thuyền đã có văn bản thoả thuận của Cục đường sông Việt Nam. Các khẩu độ, tĩnh không của các này không ảnh hưởng đến các phương tiện vận tải quy hoạch trên tuyến.

- Các sông kênh nằm trên địa bàn Tỉnh Thanh Hoá có nhiều tiềm năng so với các tỉnh duyên hải miền Trung. Điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, có thể nâng cấp, cải tạo mở rộng luồng tuyến vào sâu nội địa trên các tuyến chính (qua sông Mã, sông Lèn, sông Chu) trên 100 km và kéo dài xuống phía Nam đến hết địa giới tỉnh, hình thành một mạng lưới giao thông đường thuỷ nội địa phân bố đều và tiện lợi. Hơn nữa, mạng lưới giao thông đường thuỷ trong tỉnh còn được nối liền với mạng lưới đường sông phía Bắc (qua tuyến Ninh Bình - Thanh Hoá thông ra đến tận Hải Phòng, Quảng Ninh), làm tăng vai trò giao thông quan trọng, tăng ý nghĩa kinh tế - xã hội của mạng lưới giao thông thuỷ của tuyến Ninh Bình - Thanh Hoá lên rất nhiều.

Hầu hết các quốc lộ 1A, quốc lộ 217, quốc lộ 47, quốc lộ 45, đường Hồ Chí Minh, đường sắt xuyên Việt ... đều vượt qua các sông kênh chính của tỉnh nói chung và của tuyến Ninh Bình - Thanh Hoá nói riêng. Tại các điểm vượt là các tụ điểm kinh tế, trao đổi hàng hoá giữa các vùng, miền, giữa vận chuyển đường bộ, đường sắt với đường sông rất thuận tiện. 

- Sau chiến tranh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật GTVT đường thuỷ bị tàn phá, xuống cấp, hầu hết là tận dụng sông kênh tự nhiên, bến bãi thô sơ, bốc xếp thủ công, phương tiện nhỏ lẻ. Cơ sở hạ tầng, thiết bị quản lý còn lạc hậu, thiếu thốn, công tác nạo vét duy tu chưa đầy đủ nên nhiều sông kênh trên tuyến Ninh Bình – Thanh Hóa bị bồi cạn, nhiều chướng ngại vật chưa được xử lý gây ảnh hưởng hạn chế lớn đến vận tải thuỷ.

- Việc đầu tư khai thác vận tải thuỷ trong những năm gần đây đã được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và tỉnh quan tâm, song vẫn chủ yếu ở trong tình trạng khai thác tự nhiên, tự phát, phương thức và tổ chức vận tải chưa được hoàn chỉnh.

2. 
Quy mô, phương án xây dựng

2.1 
Quy mô xây dựng 
+ Cỡ tàu tính toán lớn nhất: tàu tự hành trọng tải 200 tấn.

+ Quy mô cải tạo nâng cấp IV kỹ thuật đường thủy nội địa, luồng 2 làn tầu. 

+ Chuẩn tắc luồng: 
H = 1,80 m; B = (22 – 25) m; R = 150 m.

Tại những vị trí đặc biệt khó khăn (qua cầu có khẩu độ nhỏ, đoạn vào âu,... bố trí luồng tầu 1 làn, kết hợp trạm điều tiết giao thông và bổ sung báo hiệu).

2.2 
Phương án xây dựng (dự kiến)
2.2.1
Cải tạo luồng tầu 


1/ Nạo vét các đoạn cạn tại các kênh Nga Sơn, kênh Yên Mô, sông Mã.

2/ Xây dựng công trình chỉnh trị các đoạn cạn lớn, trọng điểm có khả  năng chỉnh trị cao trên sông Mã (đoạn ngã ba Bông đến ngã ba sông Chu). 


3/ Bạt mom cải thiện các đoạn sông kênh có bán kính cong nhỏ.


4/ Khu vực thác Đền Hàn trên sông Lèn, khai thác tận dụng tự nhiên kết hợp tăng cường báo hiệu, lập trạm điều tiết giao thông.


5/ Thanh thải các chướng ngại vật khác có ảnh hưởng đến an toàn chạy tầu.

2.2.2
Bổ sung, nâng cấp hệ thống báo hiệu đường thủy 

Nâng cấp, bổ sung hệ thống báo hiệu trên cơ sở hệ thống báo hiệu hiện có. Bao gồm: báo hiệu trên bờ (dạng cột biển) và báo hiệu dưới nước (phao). Báo hiệu ban đêm sử dụng đèn điện, nguồn cấp điện bằng ắc quy hoặc năng lượng mặt trời.

2.2.3
Đầu tư nhà trạm QLĐTNĐ

- Xây dựng mới 02 trạm (trạm Hàm Rồng, trạm Báo Văn), cải tạo sửa chữa 03 trạm QLĐTNĐ (Kim Đài, Yên Mô, Đò Lèn).

- Xây dựng 02 bến đậu tầu quản lý trạm QLĐTNĐ Yên Mô, trạm Báo Văn. 

3. 
Tổng mức đầu tư dự kiến: 300.000.000.000 đồng 
(Ba trăm tỷ đồng)

4. 
Đánh giá sơ bộ phương án thu hồi vốn, cơ chế chính sách

- Nguồn thu để hoàn vốn: thu phí luồng tuyến trên từng đoạn và nạo vét tận thu sản phẩm.
- Cơ chế chính sách: hỗ trợ vay ưu đãi về tài chính và các cơ chế khuyến khích cho nhà đầu tư dự án theo quy định hiện hành và cơ chế đặc thù áp đề xuất dụng riêng cho dự án.
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TUYẾN QUẢNG NINH - NINH BÌNH - THANH HÓA
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